	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Soá: 1482/QÑ-UBND
	                               Đồng Xoài, ngày 27 tháng 5 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phíDự án Quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2011 - 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

  Căn cứ Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 197/TTr-STNMT ngày 20/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Bình Phước, với những nội dung sau:

1. Tên dự án: “Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Bình Phước”.

2. Chủ đầu tư:  UBND tỉnh Bình Phước.

3. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

4. Tổng dự toán: 2.662.409.999 đồng (Hai tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm lẻ chín nghìn, chín trăm chín mươi chín đồng), gồm các hạng mục sau:










Đơn vị tính: đồng.

	1. Chi phí trong đơn giá (B)
	2.256.499.573

	Phân theo hạng mục công trình
	 

	Hạng mục 2:
	Điều tra thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	265.957.993

	Hạng mục 3:
	Đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH tác động đến việc sử dụng đất
	228.455.756

	Hạng mục 4:
	Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện QHSDĐ kỳ trước và tiềm năng đất đai. 
	390.754.010

	Hạng mục 5:
	Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất
	933.213.427

	Hạng mục 6:
	Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
	294.327.676

	Hạng mục 7:
	Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố QHSDĐ
	143.790.711

	2. Chi phí ngoài đơn giá (C)
	279.128.997

	a
	Chi phí khảo sát lập, thẩm định, xét duyệt dự án (hạng mục 1)
	84.393.084

	b
	Chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án
	84.393.084

	c
	Chi phí công bố QH, kế hoạch sử dụng đất 
	45.581.291

	d
	Chi phí quản lý dự án đầu tư 
	64.761.538

	3. Thuế VAT  (5%(B+C))
	126.781.429

	Tổng dự toán bao gồm thuế VAT (1+2+3)
	2.662.409.999


(Có Đề cương - Dự toán kinh phí kèm theo) 

5. Sản phẩm giao nộp: Sản phẩm giao nộp phải đầy đủ theo quy định và hồ sơ phải đạt yêu cầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách tỉnh năm 2009.

7. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2009 đến tháng 6/2010.

8. Đơn vị thực hiện dự án: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Sau khi Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; các sở, ban ngành có liên quan cùng Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu Tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Phân viện trưởng Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.  

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 Bùi Văn Danh
